UBND tỉnh quảng nam          cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
          Văn phòng

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           
Quy chế chi tiêu nội bộ 

và quản lý sử dụng tài sản công
(Ban hành kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-VPUBND

ngày 19   tháng 10 năm 2006 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam)

chương I: Những quy định chung

Điều1: Mục đích xây dựng quy chế:

1. Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính từ nguồn kinh phí tự chủ được giao cho Lãnh đạo Văn phòng.

2. Tạo quyền chủ động cho công chức viên chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Quản lý và sử dông kinh phí, tài sản công đúng mục đích tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu, phấn đấu tiết kiệm từ 5-10% kinh phí tự chủ để chi thu nhập tăng thêm cho CBCNV.

Điều 2: Nguyên tắc xây dựng quy chế:

1. Không vượt quá chế độ, định mức tiêu chuẩn chi hiện hành do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị.

3. Bảo đảm cho cơ quan và công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đ¶m bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

4. Mọi chi tiêu phải đảm bảo có  hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

5. Quy chế được thảo luận rộng rãi dân chủ công khai trong cơ quan và có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn.

Điều 3: Căn cứ để xây dựng quy chế:

1. Quy chế được xây dựng trên cơ sở chế độ tiêu chuẩn định mức chi tài chính hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Căn cứ tình hình thực hiện qua các năm về chi tiêu và sử dụng tài sản tại cơ quan.

3. Căn cứ vào chương trình kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm.

4. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách được giao thực hiện chế độ tự chủ.

5. Căn cứ nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà Nước.

Chương II: 

Các Nguồn kinh phí,  nguyên tắc & định mức chi

Điều 1. Các nguồn kinh phí

Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng bao gồm:

1. Nguồn kinh phí ngân sách Nhà Nước bố trí theo kế hoạch hàng năm trong đó gồm:


- Nguồn kinh phí không tự chủ: phục vụ các hoạt động của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ.


- Nguồn kinh phí tự chủ của Văn phòng và các trung tâm.


- Nguồn kinh phí xây dựng cơ bản
2. Thu từ nguồn trích phí thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

3. Thu khác 

Các nguồn thu trên đều được quản lý, theo dõi và hạch toán trên sổ sách kế toán và tổng hợp vào báo cáo tài chính hàng năm của Văn phòng theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc thanh toán chi phí

- Khi thanh toán, người đề nghị thanh toán phải đảm bảo đầy đủ những chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản chi như hóa đơn Tài chính, biên lai thu tiÒn…theo đúng quy định về chứng từ gốc của Bộ Tài chính. 

- Ngoài chứng từ theo quy định của Nhà nước, người thanh toán phải cung cấp những giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thanh toán như chương trình, kế hoạch phân công công tác, dự trù, giấy đề nghị sửa chữa, mua sắm.., giấy báo tiếp khách đã được phê duyệt của Lãnh đạo…..

- Đối với các tài sản mua sắm từ nguồn vốn XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất XDCB phải đảm bảo các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Trình tự, thủ tục chứng từ thanh toán
1. Khi có nhu cầu thanh toán, người thanh toán lập giấy đề nghị thanh toán kèm theo chứng từ gốc và các chứng từ có liên quan gửi Phòng Tài vụ. Phòng Tài vụ căn cứ vào nội dung chi, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ và trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt chi. 

2. Căn cứ giấy đề nghị thanh toán được duyệt, Phòng Tài vụ lập thủ tục chi tiền.

Điều 4. Một số nội dung cụ thể

1. Về tạm ứng tiền mặt 

- Cá nhân có nhu cầu tạm ứng tiền mặt để phục vụ công tác phải lập giấy đề nghị tạm ứng có xác nhận của lãnh đạo phòng, trong đó ghi rõ nội dung tạm ứng, dự toán số tiền đề nghị tạm ứng và thời gian hoàn trả tạm ứng và trình Lãnh đạo duyệt. Trên cơ sở giấy đề nghị tạm ứng được duyệt, kế toán làm thủ tục chi tạm ứng và theo dõi thu hồi tạm ứng theo đúng quy định.

- Người tạm ứng phải có trách nhiệm thanh toán các khoản đã tạm ứng sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ được phân công (chậm nhất là 15 ngày sau khi hoàn thành công việc). Nếu quá hạn thanh toán thì  sẽ bị khấu trừ vào lương và các khoản chi cho cá nhân theo để thu hồi tạm ứng.

- Nguyên tắc tạm ứng là phải hoàn ứng số đã tạm ứng lần trước thì mới được tạm ứng tiếp (Trừ các trường hợp đặc biệt phải có giấy giải trình lý do và có ý kiến của Lãnh đạo).

- Đối với các khoản chi mua sắm, tiếp khách phải thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt (Một số trường hợp đặc biệt phải có ý kiến duyệt của Lãnh đạo).

2. Các khoản chi thường xuyên

2.1. Chi vật tư văn phòng

- Đối với bút viết, sổ tay phục vụ công tác của cá nhân: áp dụng theo mức khoán từ 10.000đ đến 20.000đ/ người/ tháng và nhận theo kỳ lương. Cụ thể:


   + Lãnh đạo Văn phòng    : 20.000đ/tháng

             + Lái xe và phục vụ         : 10.000đ/tháng

             + Các chức danh còn lại  : 15.000đ/tháng

- Đối với các loại văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác như: kẹp lưu trữ hồ sơ, bấm giấy, kéo …. các Phòng căn cứ vào nhu cầu của Phòng mình để lập dự trù đề nghị mua sắm, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng và gởi về Phòng Quản trị vào tuần đầu tiên của quý. Căn cứ vào đề xuất của các Phòng, Phòng Quản trị trình Lãnh đạo phê duyệt và mua sắm để cung cấp kịp thời cho các Phòng. Mọi đề xuất mua sắm trên tinh thần tiết kiệm và người sử dụng phải có ý thức bảo quản vật dụng được để sử dụng lâu dài (đèi với bấm giấy, kéo sử dụng ít nhất là cho 1 năm). 

- Về giấy in, phô tô: Khi  phôtô văn bản phải tận dụng giấy cả 2 mặt, dự thảo văn bản hạn chế việc in nhiều lần.

- Thay mực, đổ mực máy in, ph«t«: Khi có nhu cầu thay mực máy in, ph«t« các Phòng lập giấy đề xuất có xác nhận của Lãnh đạo Phòng gởi phòng Quản Trị. Căn cứ vào đề xuất của các Phòng, thủ kho sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, đổ mực nếu còn khả năng tận dụng vỏ mực cũ. Nếu phải thay mực mới phải có giấy đề nghị trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt.

- Đối với văn phòng phẩm phục vụ công tác của Thường trực Uỷ ban: Cung cấp theo yêu cầu.

- Công cụ, dông cụ và vật tư phục vụ công tác vệ sinh trong cơ quan: Giao cho nhân viên phục vụ đề xuất gửi cho Phòng Quản trị kiểm soát, xác nhận và nhận tại kho. Phòng Quản trị lập kế hoạch hàng quý về bổ sung thay thế vật rẻ mau hỏng và những vật tư cần thiết khác đảm bảo vệ sinh sạch đẹp trong cơ quan.
( Mọi việc mua sắm giao Phòng Quản trị thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các Phòng để lập dự trù trình Lãnh đạo phê duyệt, phối hợp với Phòng Tài vụ thẩm tra về giá.

2.2. Chi phí thông tin, tuyên truyền, liên lạc

- Điện thoại di động và nhà riêng lãnh đạo:

Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng được thanh toán chế độ khoán hàng tháng và cấp định kỳ theo lương . Mức  thanh toán tối đa quy định tại quyết định số 78/ 2001/QĐ- TTg ngày 16/5/2001của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:


   + Chủ tịch UBND tỉnh: điện thoại nhà riêng 300.000đ/tháng, điện thoại di động 500.000đ/tháng.


   + Phó Chủ tịch UBND: điện thoại nhà riêng 200.000đ/tháng, điện thoại di động 400.000đ/tháng.


   + Chánh Văn phòng UBND tỉnh: điện thoại nhà riêng 100.000đ/tháng, điện thoại di động 250.000đ/tháng.


   + Phó Văn phòng UBND tỉnh: điện thoại di động 250.000đ/tháng.

- Điện thoại cố định tại cơ quan: 

   + Thường trực UBND và Chánh, Phó Văn phòng thanh toán theo thực tế. 

   + Các phòng làm việc của chuyên viên và các bộ phận còn lại tùy theo tính chất công việc của từng bộ phận, thực hiện mức khoán sau:

STT
Phòng, tổ , bộ phận
Số máy ĐT
Mức khoán (®)

1
Phòng KT ngành
852742
700.000

2
Phòng KT tổng hợp
852757
600.000

3
Phòng Văn xã
852740
500.000

4
Phòng Tổng hợp
852928
400.000

5
Phòng Đối ngoại
811912
400.000

6
Phòng Nội chính
852743
400.000

7
Phòng Tài vụ
852750
400.000

8
Phòng Quản trị
852377
400.000

9
TP. phòng HC- TC
810133
300.000

10
Phòng HC- TC
852739
200.000

11
Đội xe
852747
150.000

12
Tổ phục vụ
810952
100.000

13
PGĐ Trung tâm Tin học
852744
150.000

14
Trung tâm Tin học
812832
300.000

15
Trung tâm Lưu trữ
812697
450.000

16
GĐ Trung tâm Lưu trữ
813817
150.000

17
Trung tâm Công báo
813156
300.000

18
Phòng Tiếp dân
813081
300.000

19
Phòng Thường trực
852759
100.000

20
Công an bảo vệ
852761
100.000

Phòng Tài vụ tổng hợp chi phí điện thoại của từng Phòng, Bộ phận theo quý. Nếu Phòng, Bộ phận nào vượt mức khoán thì Phòng, Bộ phận đó phải nộp khoản chênh lệch tăng; nếu phát sinh thấp hơn mức khoán thì được bù trừ tiếp vào các kỳ tiếp theo. Riêng máy Fax thì thanh toán theo thực tế phát sinh

( Công chức, viên chức không được sử dụng máy Fax để gọi điện thoại, Văn phòng giao trách nhiệm quản lý máy cho Phòng HC-TC và phải mở sổ theo dõi khi phát sinh cho mối lần gửi fax.

- Gửi công văn: Công văn gửi đường bưu điện thanh toán theo giấy báo và hóa đơn thanh toán của Bưu điện. Phòng Tài vụ chỉ thanh toán khi có xác nhận của Phòng Hành chính – Tổ chức về số lượng và chủng loại.

2.3. Công tác phí

Lãnh đạo Văn phòng xem xét, cân nhắc khi cử công chức, viên chức đi công tác (về số lượng người, thời gian đi công tác…) bảo đảm kinh phí được sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng, trường hợp công chức, viên chức Văn phòng đi công tác theo yêu cầu của Thường trực ủy ban thì chi từ kinh phí của Thường trực ủy ban.

- Khoán công tác phí: 

   + Thường trực, Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên, kế toán, văn thư, thủ quỹ, trưởng và phó phòng Quản trị, lái xe văn phòng được hưởng chế độ khoán công tác phí 150.000đ/th¸ng. 

   + Lái xe phục vụ công tác Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh  khoán công tác phí  170.000đ/tháng. 

   + Bộ phận khác thuộc diện biên chế và hợp đồng theo nghị định 68, khoán công tác phí   120.000đ/người/tháng.

- Phụ cấp công tác phí chuyến: Chỉ được thanh toán phụ cấp công tác phí đối với các trường hợp công tác ngoại tỉnh theo các mức sau:

   + Các tỉnh miền núi, thành phố, đô thị loại 1 gồm Đà Nẵng, Hải phòng, TP HCM và Hà Nội: 50.000đ/ ngày.


   + Các tỉnh thành phố còn lại: 40.000đ/ ngày.


   + Lái xe đưa đón lãnh đạo ra vào sân bay để công tác không được thanh toán phụ cấp công tác phí chuyến. Thời gian lưu lại tại nơi công tác trên 1 buổi mới được tính phụ cấp công tác phí 1 ngày. 


( Thủ tục thanh toán gồm giấy đi đường có xác nhận của nơi đến công tác, đồng thời phải có đầy đủ chữ ký người đi công tác và chữ ký của người xác nhận phụ trách bộ phận, kèm các chứng từ khác nếu có như giấy mời họp, lịch công tác ..

- Công tác phí ngoại tỉnh có qua đêm:

   + Phương tiện đi lại: 

      ( Vé máy bay: Đối với Thường trực ủy ban, Chánh, Phó Văn phòng và công chức, viên chức có hệ số lương từ 5,76 trở lên.

Chuyên viên chính và trưởng phó các Phòng, Trung tâm được thanh toán vé máy bay nếu đi tại Sân bay Chu Lai. 

Trường hợp những công chức, viên chức không thuộc diện được đi máy bay, nhưng để kịp thời giải quyết công việc cấp thiết, Lãnh đạo duyệt bằng văn bản thì sẽ được thanh toán vé máy bay.

      ( Vé tàu xe thông thường: áp dụng đối với các công chức, viên chức còn lại. Nếu đi bằng phương tiện tàu hỏa thì được thanh toán theo giá thực tế ở mức ngồi mềm hoặc nằm cứng không điều hòa. Nếu đi bằng phương tiện xe ôtô thì thanh toán ở mức vé xe vận chuyển hành khách thông thường. 

( Các trường hợp đi bằng tàu xe, máy bay đều phải có chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định hiện hành. Trường hợp không có vé thì chỉ thanh toán bằng mức giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường.

   + Tiền phòng nghỉ: áp dụng theo quyết định 70/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau: 

      ( Mức thanh toán tối đa tại thành phố và đô thị loại 1 bao gồm TP HCM, Đà Nẵng, Hải phòng và Hà Nội là 240.000đ/phòng/ngày.

      ( Các tỉnh và thành phố còn lại chỉ được thanh toán tối đa 180.000đ/phòng/ngày. 

      ( Công tác tại thị xã Hội An được thanh toán tối đa không quá 180.000đ/phòng/ngày. 

      ( Công tác tại các huyện còn lại trong tỉnh được thanh toán tối đa 90.000đ/ngày.

( Các mức thanh toán trên được áp dụng với nguyên tắc: đi công tác theo đoàn thì cứ hai người cùng giới được bố trí 1 phòng nghỉ. Trong trường hợp đoàn có lẻ người hoặc chỉ một cá nhân được cử đi công tác mới được bố trí riêng 1 phòng nghỉ. Trường hợp công tác ngoại tỉnh có thể tự túc được nơi ở trong thời gian đi công tác (không cần hóa đơn), cơ quan sẽ thanh toán hỗ trợ theo mức khoán bằng 2/3 mức tối đa đươc quy định tại chế độ tài chính hiện hành.

Công chức, viên chức được cơ quan cử đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ thời gian trên 15 ngày mà đơn vị tổ chức không tài trợ chi phí thì được cơ quan thanh toán tiền tàu xe, học phí, tài liệu và mức trợ cấp 25.000 ®/ ngày (không thanh toán chế độ phụ cấp công tác phí), tiền nghỉ được thanh toán không quá mức 90.000 đ/ngày.

2.4. Chi làm thêm giờ 

Công chức, viên chức  tự sắp xếp thời gian để giải quyết công việc chuyên môn được giao. Chỉ giải quyết thanh toán cho các trường hợp được Lãnh đạo phân công tăng cường làm thêm do nhu cầu cấp bách của công việc. Trường hợp phải làm thêm giờ, Lãnh đạo Phòng phải bố trí nghỉ bù sau đó, nếu không bố trí được thì mới được tính thêm giờ. Thủ tục hồ sơ thanh toán gồm giấy báo làm thêm giờ có xác nhận về số giờ làm thêm của Lãnh đạo văn phòng trực tiếp phân công.

Chế độ thanh toán trực lễ, Tết thanh toán theo lịch phân công và xác nhận của ca trực theo quy định. 

2.5. Báo chí và sách 

- Thường trực Uỷ ban và Lãnh đạo Văn phòng đặt báo và mua sách nghiên cứu theo nhu cầu. Phòng Hành chính – Tổ chức có trách nhiệm lấy danh mục báo đặt của Lãnh đạo để thực hiện. 

- Mỗi phòng, Trung tâm được đăng ký  2 loại báo. Cuối quý, các phòng lập giấy đề nghị  đặt báo theo yêu cầu của phòng gửi phòng Hành chính – Tổ chức để tổng hợp trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt đặt mua cho cả cơ quan. 

- Các phòng và Trung tâm khi có nhu cầu về mua sách tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn của phòng, lập giấy đề xuất có xác nhận của lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt và có trách nhiệm quản lý sách đặt mua. 

- Các loại sách báo khác mua theo ý kiến của Lãnh đạo giao cho phòng Hành chính – Tổ chức lập và quản lý tủ sách chuyên môn, mở sổ theo dõi số lượng, nội dung sách, tài liệu. Các phòng có nhu cầu nghiên cứu phải có giấy mượn và ký vào sổ theo dõi để tiện quản lý.

2.6. Thanh toán chế độ nghỉ phép năm

Hàng năm, các Phòng bố trí thu xếp công việc để tạo điều kiện cho công chức, viên chức được nghỉ phép theo chế độ. Để vừa bảo đảm chế độ nghỉ phép cho công chức, viên chức vừa đảm bảo công việc chuyên môn vẫn hoàn thành, các Phòng phải trực tiếp xây dựng kế hoạch nghỉ phép cho nhân viên ngay từ đầu năm. Trong trường hợp do yêu cầu công việc, các Phòng, trung tâm không thể sắp xếp cho công chức, viên chức  nghỉ phép được thì Văn phòng sẽ thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ nhưng mức thanh toán không quá 1/2 lương cơ bản. Phòng Tài vụ phối hợp với phòng Hành chính – Tổ chức lập thủ tục thanh toán cho  những người chưa nghỉ phép năm.

Trường hợp, công chức, viên chức  nghỉ phép năm để thăm hỏi tứ thân phụ mẫu ở xa đau ốm (ngoài tỉnh) được thanh toán tiền tàu xe với mức được quy định như đi công tác. Thủ tục thanh toán gồm đơn xin nghỉ phép có xác nhận của cơ sở y tế ở địa phương nơi đến.

2.7. Chi trợ cấp khó khăn 

- Chi trợ cấp khó khăn: Đối với những trường hợp thật sự khó khăn, công chức viên chức viết đơn xin trợ cấp khó khăn, có xác nhận của tổ chức công đoàn thì được trợ cấp với mức từ  200.000đ đến 300.000đ/người/năm. 

2.8 Quy định về quản lý sử dụng xe ô tô, xe máy cơ quan, định mức xăng, dầu, vật tư thay thế sửa chữa, rửa xe

Việc sử dụng xe phải có lệnh điều động của Lãnh đạo Văn phòng và sự phân công lái xe của Phòng Quản trị. Khi có nhu cầu xe ôtô công tác phải báo cáo với Lãnh đạo Văn phòng và Đội xe trước 01 ngày để sắp xếp và có lệnh điều xe.

- Định mức cấp xăng:

   + Xe 92E  2359    (3000cc 4 chỗ)               
  : 17 lít/100 Km

   + Xe 92E  1567, 3259,3699 (2000cc 4 chỗ)  : 15 lít/100 Km

   + Xe 92E 1459, 3169   (1800cc 4 chỗ)       
  : 14 lít/100 Km

   + Xe 92E 1259      (4500cc 7 chỗ)              
  : 25 lít/100 Km

   + Xe 92E 1169
   (2400cc 15 chỗ)              : 20 lít/100 Km

   + Xe 92E 3619       (2400cc 4 chỗ)                : 16 lít/100Km 

Để hỗ trợ cho công chức, viên chức sử dụng xe cá nhân phục vụ công tác áp dụng mức khoán xăng hàng tháng là: 5 lít/người/tháng (trừ Thường trực ủy ban đã bố trí xe ô tô).

-  Định mức cấp nhớt: 

Từ 4.000 đến 4.500 km thì thay nhớt . Giao cho Phòng Quản Trị theo dõi và cấp phiếu thay nhớt các xe ôtô theo định kỳ. 

- Chi phí rửa xe:

Lái xe phải tự chăm sóc, lau chùi, rửa xe, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật và vận hành xe tuyệt đối an toàn. Các xe ôtô cần thay thế phụ tùng hoặc sửa chữa, lái xe làm giấy báo  và đề nghị sửa chữa, Phòng Quản trị kiểm tra xác nhận và đề xuất lãnh đạo Văn phòng duyệt báo giá thực hiện. Hàng tháng khoán rửa xe là 60.000đ/ tháng tương đương với 2 lần rửa xe/tháng. Khoán rửa xe hàng tháng được nhận theo kỳ lương.

- Đối với xe máy cơ quan, định mức chi phí xăng, nhớt như sau:

   + Xe máy cơ quan (biển số 92B1 - 0018) giao cho Phòng HC-TC đi đưa công văn nội thị được cấp 20 lít/tháng và 01 lon nhớt 0.8 lít/tháng.

   + Xe máy cơ quan (biển số 92B1  – 0101) giao cho Phòng Quản Trị quản lý để phục vụ công tác được cấp 5 lít/tháng và 01 lon nhớt 0.8 lít/2tháng.

2.9 Quy định về tiếp khách 

Khi có nhu cầu tiếp khách, Lãnh đạo Văn phòng phân công chuyên viên tiếp đón và giao cho Phòng Quản trị hoặc Trung tâm Hội nghị lên kế hoạch bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách, tùy theo lịch làm việc của khách mà bố trí hợp lý và theo mức quy định sau: 

- Tiền phòng nghỉ: Giá thanh toán phòng nghỉ từ 180.000đ đến 240.000đ/phòng đôi. 
Đối với lãnh đạo các đoàn khách: Bố trí 1 người/phòng.


Riêng với các đoàn khách theo ý kiến của lãnh đạo bố trí nghỉ tại Hội An, không áp dụng mức giá trên và phải có văn bản xin ý kiến chỉ đạo cụ thể về mức tiếp với từng đoàn khách để làm cơ sở thanh toán sau này.

- Tiền ăn:

   + Tiệc chiêu đãi: Chỉ mời tiệc chiêu đãi khi có ý kiến của Thường trực ủy ban. Định mức từ 50.000đ đến 70.000đ/xuất (không kể thức uống và dịch vụ kèm theo)

   + Mức tiếp ăn thông thường: từ 30.000đ đến 50.000đ/xuất (không kể thức uống)

   + Điểm tâm: Mức từ 10.000đ đến 15.000đ/ xuất   

( Mức chi cho người đi tiếp được tính tương đương với khách được tiếp.

Mức chi trên đây có tính tương đối tùy theo tình hình cụ thể, bộ phận được phân công phải tiếp đón khách chu đáo và tránh lãng phí….. trường hợp chi tiếp khách vượt quá mức quy định trên thì phải có sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng.

Điều 4. Thẩm quyền duyệt ký thanh toán

1. Trưởng phòng Tài vụ có trách nhiệm kiểm tra thủ tục và tham mưu mức chi trình lãnh đạo duyệt chứng từ thanh toán.

2. Chánh văn phòng – Chủ tài khoản thứ 1 duỵêt ký thanh toán toàn bộ các khoản chi từ các nguồn kinh phí.

3. Phó văn phòng trực – Chủ tài khoản thứ 2 có quyền duyệt ký thanh toán các khoản chi hoạt động thường xuyên trong thời gian Chánh văn phòng đi vắng và các khoản chi đột xuất, sau đó báo cáo lại với Chánh văn phòng.

Điều 5. Quy định về sử dụng điện nước

1. Công chức, viên chức phải có ý thức bảo vệ các thiết bị điện nước, tránh lãng phí sử dụng điện nước. Khi ra khỏi phòng phải tắt điện quạt máy, điều hòa nhiệt độ. Mở điều hòa nhiệt độ phải đóng cửa, tránh lãng phí điện năng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Phòng, Trung tâm nào bị phát hiện vi phạm các quy định trên từ 2 lần trở lên trong tháng sẽ bị trừ 30% thu nhập tăng thêm của tháng đó.

2. Phòng Quản trị có trách nhiệm kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện nước cơ quan.

Điều 6.  Quy định về mua sắm và sử dụng tài sản cố định

1. Nếu điều chuyển tài sản từ phòng này sang phòng khác, phải có phiếu điều chuyển tài sản của phòng Quản trị được Lãnh đạo Văn phòng duyệt. 
2. Điều chuyển tài sản từ Văn phòng để trang bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc văn phòng, thanh lý tài sản hư hỏng không cần dùng có giá trị dưới 100 triệu đồng (trừ nhà cửa và xe ôtô) phải có Quyết định của Chánh Văn phòng.

3. Cá nhân đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản để trang bị sử dụng cho công tác phải lập giấy đề nghị được Lãnh đạo Văn phòng duyệt. Trên cơ sở đó, phòng quản trị kết hợp với phòng Tài vụ và Trung tâm tin học (nếu là mua sắm thiết bị CNTT) thực hiện các thủ tục mua sắm TSCĐ và lập thủ tục giao nhận tài sản ghi rõ số lượng chủng loại và tên gọi của tài sản mua mới với người và bộ phận sử dụng tài sản đó.
4. Các phòng tự quản lý và bảo vệ tài sản, mỗi năm kiểm kê 1 lần vào ngày 31/12 hàng năm hoặc kiểm kê đột xuất theo lệnh của Thủ trưởng và cơ quan Tài chính yêu cầu. Mọi trường hợp mất, thất lạc, hư hỏng phải làm rõ và quy trách nhiệm cá nhân cho người sử dụng tài sản đó.

5. Phòng Quản trị lập kế hoạch hàng quý về duy tu, sửa chữa nhỏ các tài sản cố định đảm bảo các điều kiện làm việc cho cán bộ công chức trong cơ quan.
Điều 7. Quy định về thanh toán tiền đi học bằng kinh phí đào tạo
    
1. Đối tượng được thanh toán chi phí: 

- Lãnh đạo văn phòng, trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên chính, chuyên viên có hệ số lương là 3.66 trở lên ( bậc 5 ngạch 01003).

- Các đối tượng trên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh ra quyết định cử đi học hoặc thỏa thuận ( bằng văn bản để Lãnh đạo văn phòng ra quyết định cử đi học các chương trình: Lý luận chính trị, quản lý Nhà Nước, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của tỉnh. Thời gian cho mỗi đợt học tối thiểu từ 1 tháng trở lên.

- Không áp dụng đối với  một trong các trường hợp sau: học đại học từ xa, học để lấy bằng đại học, cao đẳng, THCN thứ 2 ( trừ học chính trị)

2. Mức thanh toán:

- 40% học phí theo biên lai thu tiền  của cơ sở đào tạo.

- Tiền trợ cấp đi học 70.000đ/ tháng / người

- Tiền tàu xe: tiền tàu xe đi về cho mỗi đợt học tập trung trong dịp nghỉ hè, nghỉ Tết nguyên đán ( vận dụng hỗ trợ từ kinh phí của đơn vị)

- Cán bộ công chức là nữ được hỗ trợ thêm 50.000đ/ tháng / người.

3. Ngoài các đối tượng quy định trên, Lãnh đạo văn phòng có thể sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm được để chi cho công chức viên chức được Thủ trưởng cơ quan cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung và mức chi không quá mức quy định trên.

Các đối tượng và mức chi nói trên có thể thay đổi tương ứng với các quy định mới khi có văn bản chế độ mới thay thế QĐ 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh.
Chương 3: quy chế chi tiêu nguồn kinh phí tiết kiệm


Điều1. Văn phòng sẽ phấn đấu tiết kiệm từ 5-10% kinh phí tự chủ cùng với các nguồn thu ATGT, thu khác để thực hiện bổ sung thu nhập tăng thêm, hỗ trợ trong các dịp lễ, tết cho công chức, viên chức của Văn phòng như sau:

- Hàng tháng tạm chi cho công chức, viên chức trong danh sách hưởng lương biên chế và NĐ 68 là 200.000đ/người/tháng. Hỗ trợ thêm cho số nhân viên hợp đồng ngắn hạn là 100.000đ/người/tháng.

- Chi hỗ trợ cho công chức, viên chức nhân các dịp kỷ niệm lễ, tết.

- Chi thăm ốm, hộ sản điều trị tại bệnh viện đối với bản thân công chức, viên chức: mức chi từ 100.000đ đến 200.000đ.

- Chi viếng tang:

   + Đối với người thân của công chức, viên chức  trong cơ quan (tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái) mức chi phúng điếu là 200.000đ/ lần (không kể chi phí vòng hoa, hương đèn)

   + Các đối tượng khác ngoài cơ quan thuộc diện Văn phòng phải thăm hỏi, viếng tang mức chi là:200.000/lần.

- Hiếu hỷ: Mừng đám cưới công chức, viên chức cơ quan: 200.000đ/1 đám.

Điều 2. Phòng Tài vụ có trách nhiệm theo dõi và cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm và các nguồn thu khác tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng ra quyết định chi thu nhập tăng thêm cho công chức viên chức. Mức chi cụ thể vào từng thời điểm có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh phí tiết kiệm của Văn phòng.

Chương 4: Tổ chức thực hiện

Điều 1. Trách nhiệm thi hành.

1. Công chức, viên chức trong cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, điện thoại, mực máy in, photo, văn phòng phẩm ….và có ý thức giữ gìn tài sản công để tiết kiệm các khoản chi phí nhằm có tiết kiệm để cải thiện đời sống công chức, viên chức ngày càng tốt hơn.

2. Giao Phòng Phòng Kế toán - Tài vụ và phòng Quản Trị chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo Văn phòng triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Sửa đổi và bổ sung quy chế.

 Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những nội dung không phù hợp hoặc có vướng mắc, cán bộ công chức phản ánh đến phòng Kế toán - Tài vụ và phòng Quản Trị để đưa ra thảo luận lấy ý kiến đóng góp, đề nghị Chánh văn phòng sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

                                                                                    Chánh văn phòng

 








    (Đã ký)

 








  Đinh Văn Thu
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